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Mở đầu 

 
1. Lý do chọn đề tài  

Trong công cuộc đổi mới khi đất nước ta đang bước vào thời kỳ CNH-HĐH 

với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh thì 

trong mọi hoạt động của đời sống xã hội, hoạt động quản lý dù ở phương diện vĩ 

mô hay vi mô đều có ý nghĩa quan trọng và được coi như là một tài nguyên để 

phát triển xã hội. Nghị quyết Trung ương 2 khoá VIII và Đại hội IX đã đề ra cho 

giáo dục nhiệm vụ nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, thực hiện giáo dục 

toàn diện, tạo ra sự chuyển biến cơ bản về chất lượng giáo dục nhất là ở các 

trường đại học, cao đẳng. Việc phát triển hợp lý quy mô giáo dục phải được thực 

hiện gắn chặt với yêu cầu phát triển KT-XH, đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ 

CNH-HĐH, phát huy nội lực, chủ động hội nhập, phát triển bền vững và thực 

hiện công bằng xã hội trong giáo dục. 

Để đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng những đòi hỏi cụ thể của các quá trình 

phát triển KT-XH hiện nay, việc đảm bảo chất lượng nói chung được coi là mục 

tiêu, yêu cầu mang tính tất yếu của toàn xã hội và của ngành giáo dục. Các 

trường ĐHSPKT muốn là nơi đào tạo ra những người GVDN có trình độ kiến 

thức chuyên môn kỹ thuật vững vàng, năng lực hành nghề cao, thái độ nghề 

nghiệp đúng mực, để sau này thực hiện tốt mọi nhiệm vụ GD&ĐT của mình thì 

việc nâng cao chất lượng đào tạo phải coi là nhiệm vụ cốt lõi.  

Việc đảm bảo chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng cho đúng quan điểm 

của Đảng và Nhà nước cũng như ngang tầm quốc tế là một vấn đề đã và đang 

được toàn bộ xã hội quan tâm. Nhất là trong lĩnh vực sư phạm kỹ thuật, dạy 

nghề cho thế hệ trẻ thì vấn đề này phải được các công trình nghiên cứu quan 

tâm đặc biệt hơn nữa. 

         Đã có nhiều công trình nghiên cứu về đảm bảo chất lượng đào tạo ở các 

trường nhưng đối với trường ĐHSPKT thì tới nay chưa có công trình nghiên cứu 

nào về đảm bảo chất lượng đào tạo.  
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2. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn quản lý đào tạo tại các trường 

ĐHSPKT, luận án đề xuất các giải pháp quản lý đào tạo có tính khả thi theo 

hướng đảm bảo chất lượng tại các trường ĐHSPKT. 

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 

3.1. Khách thể nghiên cứu 

 Khách thể nghiên cứu của luận án là hoạt động đào tạo tại các trường ĐHSPKT. 

3.2. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là các giải pháp quản lý đào tạo theo 

hướng đảm bảo chất lượng tại các trường ĐHSPKT. 

4. Giả thuyết khoa học 

Chất lượng đào tạo SV tại các trường ĐHSPKT do nhiều yếu tố tạo nên. 

Tuy nhiên, yếu tố quyết định chất lượng đào tạo của nhà trường phải là hoạt 

động tổ chức, quản lý chuyển đổi từ mô hình quản lý hành chính chức năng đơn 

thuần sang mô hình quản lý theo hướng đảm bảo chất lượng. Vì vậy, nếu xây 

dựng và thực hiện hệ thống các giải pháp quản lý đào tạo theo hướng đảm bảo 

chất lượng thì các trường ĐHSPKT sẽ tạo ra được những SV tốt nghiệp đáp ứng 

yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, góp phần nâng cao chất lượng dạy 

nghề tại các cơ sở đào tạo nghề. 

5. Các nhiệm vụ nghiên cứu  

- Xây dựng cơ sở lý luận đảm bảo chất lượng đào tạo tại trường ĐHSPKT. 

- Đánh giá thực trạng quản lý đào tạo theo hướng đảm bảo chất lượng tại 

các trường ĐHSPKT.  

- Đề xuất các giải pháp quản lý đảm bảo chất lượng đào tạo tại các trường 

§HSPKT. 

- Tổ chức khảo nghiệm và thử nghiệm để chứng minh cho giả thuyết.  

6. Phạm vi nghiên cứu 

 Phạm vi nghiên cứu được giới hạn ở đảm bảo chất lượng đào tạo tại các 

trường ĐHSPKT. 

7. Phương pháp nghiên cứu 
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7.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận 

- Phương pháp phân tích và tổng hợp. 

- Khái quát hóa lý luận. 

7.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

- Tổng kết kinh nghiệm thực tiễn. 

- Điều tra. 

- Phương pháp chuyên gia. 

- Phương pháp nghiên cứu điển hình. 

- Khảo nghiệm và thử nghiệm sư phạm. 

7.3. Phương pháp thống kê 

Sử dụng phần mềm SPSS để xử lý kết quả nghiên cứu.  

8. Đóng góp của luận án 

8.1. Đóng góp về lý luận 

- Xây dựng khái niệm và nội dung của đảm bảo chất lượng đào tạo tại các 

trường ĐHSPKT. 

- Xác định được những yếu tố tác động đến đảm bảo chất lượng đào tạo tại 

các trường ĐHSPKT. 

8.2. Đóng góp về mặt thực tiễn 

Triển khai đánh giá thực trạng nhiều mặt về quản lý đào tạo ở các trường 

ĐHSPKT từ đó, chỉ ra những ưu điểm và những hạn chế cần khắc phục. 

Đề xuất các giải pháp quản lý khả thi nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo tại các 

trường ĐHSPKT. 

9. Những luận điểm cơ bản của luận án 

- Chất lượng đội ngũ CBGD tại các trường cao đẳng, trung cấp chuyên 

nghiệp và trung tâm dạy nghề một phần phụ thuộc và chất lượng đào tạo SV tại 

các trường ĐHSPKT. 

- Chất lượng đào tạo tại các trường ĐHSPKT có thể tác động và điều khiển 

được thông qua các giải pháp quản lý trong quá trình đào tạo tại các trường. 

- Hoạt động quản lý đào tạo hiện nay tại các trường ĐHSPKT đang thiên về quản 

lý hành chính hơn là quản lý theo hướng đảm bảo chất lượng đầu ra của nhà trường.                     
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Chương 1 

Cơ sở lý luận về quản lý đào tạo theo hướng đảm bảo 

chất lượng tại các trường Đại học sư phạm kỹ thuật 

1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu 

Từ lâu, chất lượng đào tạo trở thành vấn đề được các nhà nghiên cứu quan 

tâm tìm hiểu và giải quyết. Nhìn chung, các nhà nghiên cứu đã đề cập tới nhiều 

vấn đề như quy trình quản lý, nội dung quản lý, các yếu tố quy định quản lý 

chất lượng.  

Các công trình nghiên cứu về đảm bảo chất lượng đào tạo đã đề cập đến nhiều 

vấn đề cơ bản: cải tiến công tác quản lý GD&ĐT được thực hiện là nhằm mục đích 

đảm bảo chất lượng (Học viện quản lý giáo dục); Đảm bảo chất lượng, phương pháp 

đánh giá, mô hình quản lý chất lượng theo ISO 9000 - 2000, theo ISO và TQM 

(Trần Khánh Đức); Hình thức đánh giá chất lượng trong đào tạo đại học, các nhân 

tố đảm bảo chất lượng, phương thức đánh giá hiệu quả trong và ngoài đảm bảo nâng 

cao chất lượng giáo dục đại học của thế giới (Phạm Thành Nghị); Các yếu tố cơ bản 

tác động đến chất lượng trường học, giải pháp đổi mới phương thức quản lý 

(Nguyễn Phúc Châu); Quản lý chất lượng được thực hiện bằng các biện pháp như 

chính sách chất lượng, hoạt động chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất 

lượng và cải tiến chất lượng (Phạm Ngọc Tuấn); Chất lượng của sản phẩm bao giờ 

cũng bị chi phối, ràng buộc bởi hoàn cảnh, điều kiện, nhu cầu nhất định của nền 

kinh tế, các yếu tố có ảnh hưởng đến chất lượng (Tạ Thị Kiều An); Đổi mới tư duy 

và xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển hệ thống SPKT, hoàn chỉnh và bổ sung 

chính sách cơ chế quản lý tăng cường đội ngũ CBGD về số lượng và chất lượng,  

tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị cho các trường (Nguyễn Viết Sự); 

Đánh giá và kiểm định chất lượng trong giáo dục đại học, các mô hình quản lý chất 

lượng, bộ tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo (Nguyễn Đức Chính); Thực trạng và 

những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục như đổi mới cơ cấu đào tạo, nội dung 

phương pháp và quy trình đào tạo, đổi mới công tác quy hoạch đào tạo bồi dưỡng sử 

dụng giảng viên, CBQL và đổi mới cơ chế quản lý (Nguyễn Hữu Châu); Để đảm 
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bảo chất lượng được bắt đầu bằng việc đào tạo cán bộ và kết thúc cũng bằng việc 

đào tạo cán bộ (Kaoru Ixikaoa). 

Tóm lại, việc đảm bảo chất lượng đào tạo là một vấn đề quan trọng đã được 

nhiều tác giả quan tâm tìm hiểu. Tuy nhiên, vấn đề đảm bảo chất lượng đào tạo 

tại các trường ĐHSPKT thì chưa được tìm hiểu và giải quyết thoả đáng, chưa có 

công trình chuyên môn nào nghiên cứu.  

1.2. Khái niệm quản lý và quản lý đào tạo ở các trường ĐHSPKT 

1.2.1. Khái niệm quản lý 

Quản lý là hoạt động hay tác động có định hướng, có chủ đích của chủ thể 

quản lý (người quản lý) đến khách thể quản lý (người bị quản lý) trong một tổ 

chức nhằm làm cho tổ chức được vận hành và đạt mục đích của tổ chức.  

1.2.2. Khái niệm đào tạo 

Đào tạo là quá trình chuyển giao có hệ thống, có phương pháp những kinh 

nghiệm, những tri thức, những kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp, chuyên môn, đồng 

thời bồi dưỡng những phẩm chất đạo đức cần thiết và chuẩn bị tâm thế cho 

người học để họ sẵn sàng đi vào cuộc sống lao động tự lập, góp phần quan trọng 

vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.   

1.2.3. Quản lý đào tạo ở các trường ĐHSPKT 

Quản lý đào tạo là hoạt động điều hành, phối hợp các lực lượng xã hội 

nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo các thế hệ nhân cách công dân theo yêu cầu 

của sự phát triển xã hội. Quản lý đào tạo ở các nhà trường ĐHSPKT chính là 

việc thực hiện và giám sát những chính sách đào tạo, qui chế đào tạo vào nhà 

trường nhằm tạo ra những sản phẩm có chất lượng. 

1.3. Khái niệm và nội dung đảm bảo chất lượng 

1.3.1. Khái niệm chất lượng, chất lượng đào tạo 

Chất lượng được hiểu là một phạm trù triết học biểu thị những thuộc tính bản 

chất của sự vật và hiện tượng, chỉ rõ nó là cái gì, phản ánh tính ổn định tương đối của 

sự vật - hiện tượng để phân biệt nó với sự vật - hiện tượng khác. ở góc độ quản lý thì 

chất lượng được hiểu như là sự thực hiện mục tiêu và làm thoả mãn nhu cầu của chủ 

thể và đối tượng.  
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Chất lượng đào tạo là tổng hòa những phẩm chất và năng lực tạo nên trong 

quá trình đào tạo bồi dưỡng cho người học so với thang chuẩn giá trị của Nhà 

nước hoặc xã hội nhất định.  

1.3.2. Đảm bảo chất lượng 

Đảm bảo chất lượng có nghĩa là đảm bảo một mức chất lượng của sản 

phẩm, cho phép người tiêu dùng tin tưởng mua và sử dụng nó trong một thời 

gian dài. Hơn nữa, sản phảm đó phải thỏa mãn hoàn toàn những yêu cầu của 

người tiêu dùng.  

Đảm bảo chất lượng trong đào tạo là sự thay đổi về chất quá trình quản lý, từ cấp 

độ thấp hơn lên cấp độ cao hơn, chuyển trách nhiệm chính về chất lượng từ người quản 

lý bên trên và bên ngoài sang CBQL và CBGD. Nội dung đảm bảo chất lượng bao 

gồm: hệ thống đảm bảo chất lượng, tự đánh giá và đánh giá ngoài. 

1.4. Các yếu tố tác động đến đảm bảo chất lượng đào tạo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.1. Các yếu tố tác động đến đảm bảo chất lượng đào tạo 
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1.5. Quản lý các yếu tố đảm bảo chất lượng trong đào tạo 

1.5.1. Quản lý mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo 

15.2. Quản lý hoạt động dạy của CBGD và hoạt động học của SV 

1.5.3. Quản lý phương pháp dạy học 

1.5.4. Quản lý phương tiện  

1.5.5. Quản lý hoạt động đào tạo ngoài giờ lên lớp 

1.5.6. Quản lý hoạt động tuyển sinh 

1.5.7. Quản lý hoạt động đánh giá kết quả và cấp phát văn bằng, chứng chỉ 

        1.5.8. Quản lý cơ sở vật chất. 

1.6. Kinh nghiệm quản lý đào tạo theo hướng đảm bảo chất lượng của một 

số nước  

1.6.1. Kinh nghiệm của các nước châu Âu 

Kinh nghiệm Ailen đã chú ý đánh giá mục tiêu đào tạo, cơ cấu tổ chức và 

quản lý, tuyển dụng cán bộ.  

Kinh nghiệm của Na Uy đã đề ra những nội dung đánh giá bắt buộc như: 

đội ngũ CBGD, mục tiêu đào tạo, kế hoạch đào tạo, số lượng SV, phương pháp 

đánh giá SV, thống kê kết quả học tập của SV. 

Kinh nghiệm của Anh đã chú ý vào chiến lược đào tạo, nội dung chương 

trình, hình thức tổ chức đào tạo.  

1.6.2. Kinh nghiệm của các nước châu Á  

Kinh nghiệm của Thái Lan đã chú ý đến kế hoạch phát triển trường, công 

tác tổ chức quản lý và vấn đề nhân sự. 

Kinh nghiệm của Xingapo xây dựng chiến lược đảm bảo chất lượng đào 

tạo, chú ý đến đội ngũ CBGD.  

Kinh nghiệm của Philippin đã chú ý đến công tác tổ chức và việc phân bổ 

ngân sách.  

Kinh nghiệm của Trung Quốc đã chú ý đến các biện pháp như xây dựng hệ 

thống các tiêu chí tuyển dụng, tăng cường hành lang pháp lý, tăng cường đầu tư  

tài chính cho đào tạo. 
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1.6.3. Kinh nghiệm của Hoa Kỳ 

Hoa Kỳ đã chú ý đến kiểm định, đánh giá các yếu tố đầu vào như chất lượng 

giảng dạy, nguồn tài chính, quy mô thư viện và đánh giá quá trình đào tạo.  

Kết luận chương 1 

Trên thế giới đã có nhiều công trình nghiên cứu về đảm bảo chất lượng đào 

tạo. Các công trình này đã khẳng định cần chú ý đến công tác kiểm định, đội 

ngũ CBGD, CBQL, hành lang pháp lý, cơ sở vật chất, nội dung chương trình đào 

tạo. ở trong nước cũng đã có những công trình nghiên cứu về đảm bảo chất 

lượng đào tạo. Các công trình này đã khẳng định muốn đảm bảo chất lượng đào 

tạo phải cải tiến công tác quản lý, kiểm tra đánh giá và có công cụ quản lý.  

Trong luận án này chúng tôi đi sâu nghiên cứu quản lý đào tạo theo hướng 

đảm bảo chất lượng dựa vào các yếu tố bên trong nhà trường. 

Dựa vào kinh nghiệm quốc tế về đảm bảo chất lượng đào tạo, căn cứ vào 

các yếu tố tác động bên trong nhà trường có thể tác động được, luận án tổ chức 

điều tra thực trạng quản lý đào tạo ở các trường ĐHSPKT. 

Nhìn chung, đảm bảo chất lượng đào tạo phụ thuộc vào nhiều yếu tố như 

sứ mệnh, mục tiêu phát triển, chương trình, việc thực hiện hiệu quả chính sách, 

cơ chế, môi trường, cơ sở vật chất và việc không ngừng nâng cao phẩm chất, 

năng lực của đội ngũ.  

                                                      Chương 2 

Thực trạng quản lý đào tạo 

tại các trường Đại học sư phạm kỹ thuật 

2.1. Khái quát hệ thống các Trường ĐHSPKT  

2.1.1. Lịch sử hình thành  

Trường ĐHSPKT Hưng Yên, ngày 06/01/2003 Thủ tướng Chính phủ đã ký 

Quyết định số 04/2003/QĐ-TTg về việc thành lập Trường ĐHSPKT Hưng Yên 

trên cơ sở trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật I. 

Trường ĐHSPKT Nam Định, ngày 05/01/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ký 

Quyết định số 05/2006/QĐ-TTg thành lập Trường ĐHSPKT Nam Định.  
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Trường ĐHSPKT Vinh, ngày 14/4/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết 

định số 78/2006/QĐ-TTg thành lập Trường ĐHSPKT Vinh. 

Trường ĐHSPKT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27/10/1976, Thủ tướng 

Chính phủ đã ký quyết định thành lập Trường ĐHSPKT Thủ Đức. Năm 1984 sát 

nhập thêm trường Trung học Công nghiệp Thủ Đức, năm 1991 sát nhập thêm 

trường SPKT V và phát triển cho đến ngày nay. 

2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của các trường  

Chức năng: đào tạo đa ngành về GVDN, giáo viên kỹ thuật trình độ đại 

học, cao đẳng, KTV, kỹ sư và cử nhân theo định hướng thực hành nghề.  

Nhiệm vụ: đào tạo nhân lực, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, xây dựng đội 

ngũ, tuyển sinh và quản lý người học, nghiên cứu ứng dụng khoa học. 

2.1.3. Ngành nghề và quy mô đào tạo của các trường ĐHSPKT 

 Ngành nghề: hệ đại học, hệ cao đẳng, hệ trung cấp chuyên nghiệp và công nhân 

kỹ thuật. Các ngành đang đào tạo liên thông, cao đẳng nghề, giáo dục thường xuyên. 

Về quy mô đào tạo ở các trường được thể hiện qua bảng 2.1 như sau: 

Bảng 2.1. Quy mô đào tạo ở các trường ĐHSPKT 

Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008                            Năm 

       Trường           Hệ ĐH CĐ ĐH CĐ ĐH CĐ ĐH CĐ 

§HSPKT 

Hưng Yên 
600 800 700 650 800 750 1350 650 

§HSPKT 

Nam Định 
 1100 100 1200 500 900 700 1100 

§HSPKT Vinh  1000  1200 900 1100 850 800 

§HSPKT TP 

H å  Ch Ý  M i n h 
1950 300 2450 550 2650 300 3150 300 

 

Qua bảng 2.1 chúng ta thấy rằng số lượng SV ở các trường có quy mô ngày 

càng tăng. 

2.1.4. Cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ  

Về cơ sở vật chất: diện tích, khu giảng đường, các xưởng thực hành, thư 

viện, các phòng thí nghiệm, kí túc xá, nhà đa năng, hội trường. 
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Về đội ngũ CBQL và CBGD: được thể hiện qua biểu đồ 2.1 như sau: 
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Biểu đồ 2.1.  Trình độ của đội ngũ CBQL và CBGD  

tại các trường ĐHSPKT 

Biểu đồ 2.1 cho thấy trình độ của đội ngũ đạt độ trình thạc sĩ, tiến sĩ còn 

thấp, chủ yếu là đại học, cần phải được đào tạo bồi dưỡng. 

2.2. Khảo sát thực trạng quản lý đào tạo tại các trường ĐHSPKT 

2.2.1. Mục tiêu khảo sát 

Mục tiêu thu, nhập, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý đào tạo ở các 

trường §HSPKT.  

2.2.2. Nội dung khảo sát  

 Sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu đào tạo; Quản lý chương trình đào tạo; Quản 

lý đội ngũ CBQL, CBGD; Quản lý cơ sở vật chất phục vụ đào tạo; Tổ chức, 

quản lý quá trình đào tạo; Quản lý sản phẩm của đào tạo. 

 2.2.3. Tổ chức và phương pháp triển khai 

         Công cụ khảo sát: chúng tôi sử dụng các loại phiếu hỏi dùng cho CBQL, 

CBGD tại các trường ĐHSPKT và loại dùng cho cơ sở sử dụng sản phẩm đào tạo. 

Phương pháp tiến hành: gặp gỡ trực tiếp các đối tượng khảo sát, thông qua 

các cộng tác viên đã được huấn luyện về phương pháp điều tra.  

2.2.4. Tiêu chí khảo sát 

Đánh giá đúng thực trạng quản lý đào tạo tại các trường ĐHSPKT. 

2.3. Phân tích kết quả khảo sát 

2.3.1. Sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu 
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Thực trạng về kế hoạch chiến lược phát triển trường, mức độ ảnh hưởng 

của các yếu tố đến thực hiện sứ mệnh. Các ý kiến đánh giá của CBQL và CBGD 

về kế hoạch chiến lược, hệ thống đảm bảo chất lượng, mức độ đáp ứng của mục 

tiêu đào tạo, việc lập kế hoạch, phân bổ nguồn lực, tầm nhìn của CBQL, hoạt 

động của đơn vị đảm bảo chất lượng. 

2.3.2. Chương trình đào tạo 

Đánh giá của CBQL về quản lý việc xây dựng và thực hiện mục tiêu, nội 

dung, chương trình đào tạo. Mức độ phù hợp của khối lượng kiến thức trong 

chương trình đào tạo được các ý kiến đánh giá chưa phù hợp dao động từ 29.9% 

đến 57.2%. Nội dung đào tạo các ý kiến đánh giá cho rằng để nội dung đào tạo 

phù hợp hơn với nhu cầu của thị trường cần phải chú ý công tác dự báo. Chương 

trình đào tạo chưa phù hợp có cấu trúc, tính liên thông, tính khoa học không 

được đánh giá cao.  

2.3.3. Đội ngũ CBQL và CBGD 

Đội ngũ CBQL: về trình độ lý luận chính trị, tham gia các khóa bồi dưỡng, 

trình độ đào tạo, việc vận dụng công nghệ thông tin của CBQL, tính cấp thiết và 

tính khả thi của việc bồi dưỡng các kỹ năng, nhu cầu bồi dưỡng. 

Đội ngũ CBGD: việc sử dụng công nghệ thông tin, quản lý hoạt động giảng 

dạy, nền nếp giảng dạy, mức độ đáp ứng của nội dung bài giảng, mức độ tác 

động của phương pháp, phương tiện, tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình, chất 

lượng đội ngũ CBGD được thể hiện qua biểu đồ 2.2 như sau: 

 

 

 

 

                                                   

Biểu đồ 2.2:  Chất lượng đội ngũ CBGD 

Qua số liệu trên, chúng ta có thể khẳng định rằng đội ngũ cán bộ của các 

trường ĐHSPKT là những người nắm vững kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ  

sư phạm và quản lý, có kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác quản lý.  
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2.3.4. Quản lý cơ sở vật chất 

Kết quả điều tra cơ sở vật chất phục vụ cho việc quản lý đào tạo được thể 

hiện ở bảng 2.2 như sau: 

Bảng 2.2.  Tỷ lệ ý kiến trả lời về cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo 
 

Mức độ đáp ứng % 

CBQL 

Mức độ đáp ứng % 

CBGD 

 

TT 

 

Nội dung 

Rất đầy 

đủ 

Đầy 

đủ 

Chưa 

đầy đủ 

Rất đầy 

đủ 

Đầy 

đủ 

Chưa 

đầy đủ 

1 Các đầu sách trong thư viện  5.0 26.7 68.3 7.5 30.0 62.5 

2 Phòng học lý thuyết  0.0 63.3 36.7 8.8 41.2 50.0 

3 Phòng thí nghiệm 3.3 20.0 76.7 7.5 27.5 65.0 

4 Xưởng thực hành 0.0 31.7 68.3 6.2 51.3 42.5 

5 Phương tiện dạy học 5.1 20.0 74.9 7.5 35.0 57.5 

6 
Các phòng làm việc của bộ 

môn, khoa, phòng 
0.0 31.7 68.3 2.6 65.0 32.4 

7 
Trang thiết bị phục vụ cho 

các phòng, khoa, bộ môn 
0.0 23.3 76.7 10.0 53.8 36.3 

8 
Các biện pháp hữu hiệu 

dùng để bảo vệ tài sản 
1.7 35.0 63.3 10.0 53.8 36.3 

 
Phần lớn ý kiến đánh giá của CBQL và CBGD đều cho rằng cơ sở vật chất 

phục vụ cho đào tạo ở các trường hiện nay còn thiếu, cần phải được bổ sung kịp 

thời mới có thể đáp ứng đầy đủ cho yêu cầu đảm bảo chất lượng đào tạo. 

2.3.5. Tổ chức đào tạo 

 Mức độ phù hợp trong tổ chức đào tạo (mức phù hợp nhất là mức 1 sau đó 

giảm dần tới mức 5, ý kiến đánh giá của CBQL trước CBGD sau) được thể hiện 

qua bảng 2.3 như sau: 

Bảng 2.3.  Tỷ lệ ý kiến trả lời về mức độ phù hợp trong tổ chức đào tạo 
 

Mức độ phù hợp % 
TT Nội dung đánh giá 

1 2 3 4 5 

21.3 45.0 21.8 8.5 3.4
1 Làm rõ được mục đích, yêu cầu của toàn khóa 

13.7 62.5 21.3 2.5 0.0
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16.5 62.7 2.1 13.6 5.1
2 SV biết được nhiệm vụ học tập 

13.7 62.5 21.3 2.5 0.0

19.0 65.0 5.9 6.7 3.4
3 

Nội dung, chương trình đào tạo đảm bảo hình 

thành kiến thức, kỹ năng, thái độ 26.6 45.6 19.0 7.5 1.3

10.0 48.3 17.9 15.3 8.5
4 

Nội dung, chương trình đào tạo phù hợp với thực 

tiễn 22.8 52.9 10.0 11.7 2.6

38.8 25.5 5.1 17.0 13.6
5 Tạo lập được môi trường học tập thuận lợi 

29.5 43.6 21.6 4.0 1.3

25.0 18.2 41.5 6.8 8.5
6 Tạo điều kiện cho SV tự học theo khả năng của mình

32.1 39.7 19.2 5.1 3.9

18.3 23.0 41.7 11.9 5.1
7 

Thực hiện đa dạng hóa phương thức tổ chức đào 

tạo 30.8 38.5 11.5 15.3 3.9

27.1 25.5 30.5 10.2 6.7
8 

Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát 

triển năng lực tự học, tự nghiên cứu 23.4 51.9 8.9 13.2 2.6

18.7 60.8 5.3 8.5 6.7
9 

Kết quả học tập của SV được thông báo công 

khai, kịp thời 15.2 51.9 23.4 8.2 1.3
  

Qua bảng 2.3 cho thấy việc tổ chức đào tạo trong các trường là phù hợp, đây 

là một điều kiện để đảm bảo chất lượng đào tạo. 

2.3.6. Chất lượng SV tốt nghiệp 

Đánh giá của CBQL về chất lượng SV tốt nghiệp, các nhà trường cần chú ý 

bồi dưỡng cho SV các kỹ năng điều chỉnh, lập kế hoạch, giải quyết các tình 

huống để sau khi ra trường các em có thể có được năng lực hành nghề tốt. 

Đánh giá của CBGD về tinh thần thái độ SV tốt nghiệp, đã được đảm bảo 

và đạt mục tiêu đào tạo. Tuy nhiên, lòng yêu ngành nghề, tác phong công 

nghiệp không được đánh giá cao.  

Đánh giá của cơ sở sử dụng sản phẩm đào tạo về chất lượng SV tốt nghiệp, đã 

có sự hài lòng với kết quả đào tạo của các trường ĐHSPKT.  

2.4. Những ưu điểm, nhược điểm chất lượng đào tạo ở các trường ĐHSPKT 

2.4.1. Những ưu điểm, nhược điểm chủ quan  

2.4.1.1. Ưu điểm  
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Trong tất cả các trường đã có những qui định về chức năng, nhiệm vụ của 

các phòng, khoa, trung tâm, sự phối trong các đơn vị thuận lợi, thông tin trong 

nội bộ trường được phổ biến cho các đơn vị nhanh chóng. Đội ngũ cán bộ đều 

nêu cao tinh thần trách nhiệm, có động cơ phấn đấu vươn lên, có trình độ nhất 

định về ngoại ngữ, tin học, lý luận chính trị, đội ngũ cán bộ đã được đào tạo về 

chuyên môn một cách có bài bản ở các truờng đại học. Chất lượng của SV tốt 

nghiệp được các cơ sở sử dụng đánh giá là đã đáp ứng được yêu cầu của thực 

tiễn về các mặt như kiến thức, kỹ năng, tinh thần, thái độ, ý thức, tác phong.  

2.4.1.2. Nhược điểm 

Về quản lý còn có những khó khăn như các văn bản quản lý trong các nhà 

trường chưa đầy đủ hoàn toàn, kế hoạch, chiến lược phát triển của trường chưa 

được xây dựng. Trong đội ngũ cán bộ, phần lớn đội ngũ cán bộ hầu như chưa 

được đào tạo qua các lớp nghiệp vụ quản lý chính qui, dài hạn. Khả năng ứng 

dụng tin học và ngoại ngữ ở một phần lớn đội ngũ cán bộ ở các phòng, khoa còn 

hạn chế. Về cơ sở vật chất, phòng học lý thuyết còn thiếu. Số lượng đầu sách 

trong thư viện còn nghèo nàn. Chương trình đào tạo chưa phù hợp với thực tiễn, 

chưa có sự tham gia đóng góp ý kiến của các cơ sở sử dụng sản phẩm đào tạo. 

Việc tìm hiểu nhu cầu khách hàng chưa được lãnh đạo các trường ĐHSPKT thực 

sự quan tâm, chỉ đạo. Các trường chưa tuyên bố sứ mệnh, xác định đúng tầm 

nhìn và mục tiêu phát triển. 

2.4.2. Những ưu điểm, nhược điểm khách quan 

2.4.2.1. ưu điểm 

 Nhà nước, các Bộ ngành đã có các văn bản, quyết định về các chức năng, 

nhiệm vụ các trường, ban hành những hướng dẫn cho công tác tổ chức. Điều 

kiện, cơ sở vật chất được các Bộ, ngành đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi về tài 

chính cho việc xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị. Cơ chế tự chủ 

trong quản lý đã thực sự tạo điều kiện thuận lợi cho các trường hoạt động. Hoạt 

động kiểm tra của các bộ ngành đã có tác dụng uốn nắn những sai lầm, làm cho 

hoạt động đào tạo được diễn ra đúng quỹ đạo của nó. 

2.4.2.2. Nhược điểm 
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Các văn bản tuy đã có nhưng được ban hành ra đã quá lâu, có thể lạc hậu 

cần phải có sự thay đổi, một số văn bản còn thiếu, cần được bổ sung. Một số cán 

bộ cao tuổi nên việc học tập, nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ tỏ ra 

không hào hứng. Cơ sở vật chất tăng chậm không đáp ứng được với số lượng 

tăng của SV. Phương tiện giảng dạy của các nhà trường không đáp ứng đuợc yêu 

cầu của sự phát triển của khoa học.       

Kết luận chương 2 

Qua điều tra, khảo sát, dựng lại thực trạng quản lý đào tạo tại các trường 

ĐHSPKT, chúng tôi có cơ sở thực tiễn để nêu ra kết luận quản lý đào tạo bị quy 

định bởi nhiều nhân tố. Việc đảm bảo chất lượng đào tạo để tạo ra những sản 

phẩm có chất lượng ngày càng đáp ứng yêu cầu của nền KT-XH đã được các 

nhà trường quan tâm, xã hội chú ý. Các nhà trường ĐHSPKT đang có những 

cách tiếp cận khác nhau về đổi mới quản lý, thực hiện cách tổ chức hiệu quả 

nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động quản 

lý đào tạo chậm được đổi mới. Muốn đảm bảo chất lượng đào tạo tại các trường 

ĐHSPKT thì cần phải tuyên bố sứ mệnh, mục tiêu phát triển, bồi dưỡng đội ngũ 

cán bộ, tăng cường trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, xây dựng mới chương trình 

đào tạo. 

                                                   Chương 3 

CÁC GIẢI PHÁP quản lý đào tạo theo hướng đảm bảo 

chất LƯỢNG TẠI CÁC tRƯờNG Đại học sư phạm kỹ thuật 

3.1. Các yêu cầu của các giải pháp 

 Các giải pháp quản lý đào tạo đảm bảo chất lượng phải đáp ứng được 

những yêu cầu trước mắt, lâu dài, cơ bản, ổn định, đồng bộ, hệ thống, có tính 

khả thi, hiệu quả, tính hiện đại, tính sáng tạo, tính kế thừa, tính sát thực và phải 

được đặt trong tổng thể các giải pháp của toàn bộ chiến lược phát triển của Bộ, 

của ngành và của Nhà nước.    

3.2. Các giải pháp quản lý đào tạo theo hướng đảm bảo chất lượng  

3.2.1. Xác định rõ sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu phát triển trường ĐHSPKT 

3.2.1.1. Mục đích của giải pháp 
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Đề ra những mục tiêu cụ thể cần đạt được cho sự phát triển, thích ứng với 

xu thế hội nhập, có bước đi thích hợp trong thực hiện kế hoạch. Chuẩn bị điều 

kiện phương tiện, xác định phương án tối ưu để đảm bảo chất lượng đào tạo.   

3.2.1.2. Nội dung thực hiện giải pháp  

a. Xác định sứ mệnh 

Trường ĐHSPKT có sứ mệnh quan trọng với các chức năng chủ yếu: đào 

tạo đa ngành về GVDN trình độ đại học, cao đẳng; Đào tạo nguồn nhân lực có 

trình độ đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp nghề; Tổ chức ứng dụng 

khoa học công nghệ phục vụ GD&ĐT; Kết hợp đào tạo và nghiên cứu khoa học 

và sản xuất. Các trường ĐHSPKT phấn đấu trở thành các trường đại học có chất 

lượng của hệ thống giáo dục quốc dân, đồng thời đảm trách tốt chức năng phục 

vụ nguồn nhân lực có chất lượng cao cho nền KT-XH. 

b. Tầm nhìn cho tương lai 

Xây dựng nhà trường với các trang thiết bị giảng dạy và học tập hiện đại, 

đội ngũ CBGD có trình độ cao, nhiệt tình trong công việc. Chương trình giảng 

dạy hiệu quả được xây dựng dựa trên thành tựu của các nước tiên tiến. Thư viện 

hiện đại với các đầu sách phong phú, người học có thể tìm kiếm được các thông 

tin có giá trị.  

c. Mục tiêu phát triển của trường  

Mục tiêu chung: xây dựng các trường ĐHSPKT thành trung tâm đào tạo đại  

học và sau đại học đạt tiêu chuẩn, sản phẩm đào tạo đạt chất lượng, cung cấp 

nguồn nhân lực có chất lượng cho nền KT-XH. 

Mục tiêu cụ thể: nâng cao năng lực đội ngũ, xây dựng cơ sở vật chất, nâng 

cao năng lực tổ chức và quản lý, phát triển các mối liên kết trong và ngoài nước. 

3.2.1.3. Tổ chức thực hiện giải pháp 

Chuẩn bị kế hoạch, thu nhập thông tin, phân tích tình huống, phát triển các 

nhiệm vụ, hoàn thành bản kế hoạch, xin ý kiến đóng góp, phát triển khung kế 

hoạch hoạt động. 

3.2.1.4. Điều kiện thực hiện giải pháp 
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Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ CBQL, CBGD, có kế hoạch 

cụ thể cho từng hoạt động và sự giúp đỡ của các cơ quan hữu quan.  

3.2.2. Quản lý hoạt động đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ CBQL và CBGD 

ở các trường ĐHSPKT 

3.2.2.1. Mục đích của giải pháp 

Quản lý hoạt động đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ CBQL, CBGD để có năng 

lực chuyên môn giỏi, nghiệp vụ quản lý vững vàng, có nhận thức đúng về đảm 

bảo chất lượng, có kỹ năng giải quyết sáng tạo các công việc hằng ngày, nhằm 

đảm bảo chất lượng đào tạo. 

3.2.2.2. Nội dung thực hiện giải pháp 

a. Nâng cao nhận thức cho đội ngũ CBQL và CBGD về hoạt động đào tạo, bồi 

dưỡng 

Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ nhằm làm cho đội ngũ cán bộ thấy 

được những những lợi ích từ việc học tập nâng cao trình độ mang lại, những 

nguyên nhân gây ảnh hưởng đến việc học tập nâng cao trình độ.  

b. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 

Có kế hoạch thống nhất trong toàn trường, xác định đúng những nhu cầu 

cần đào tạo, bồi dưỡng. Mọi người chủ động trong công việc khi tham gia đào 

tạo, bồi dưỡng. Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu thực 

tiễn. 

c. Xác định các nội dung đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ 

Nội dung cần tập trung đào tạo, bồi dưỡng là: kỹ năng, tầm nhìn, sử dụng 

phần mÒn tin học, phương pháp giảng dạy tích cực lấy người học làm trung tâm, 

kỹ năng giảng dạy, bồi dưỡng phẩm chất và năng lực, phương pháp quản lý. 

d. Tổ chức tuyển chọn, đề bạt cán bộ 

Việc tiến hành đề bạt cán bộ cần phải coi trọng cả phẩm chất và năng lực  

không nên phụ thuộc vào các yếu tố khác. Người được tuyển chọn, bổ nhiệm làm 

CBQL phải là người có lương tâm, đạo đức, vốn hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực chuyên 

môn do mình phụ trách, có kỹ năng, phong cách, uy tín và năng lực quản lý.  

3.2.2.3. Tổ chức thực hiện giải pháp 
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Đa dạng hóa phương thức đào tạo, bồi dưỡng; Quản lý chất lượng đào tạo, 

bồi dưỡng các cơ sở đào tạo, đổi mới phương thức tuyển dụng, xây dựng chính 

sách với các giảng viên. 

3.2.2.4. Điều kiện thực hiện giải pháp 

Cần có kế hoạch cụ thể về phát triển đội ngũ; Xây dựng cơ chế chính sách đảm 

bảo quá trình đào tạo, bồi dưỡng; Xây dựng môi trường văn hóa quản lý phù hợp. 

3.2.3. Quản lý xây dựng mới chương trình đào tạo tại các trường ĐHSPKT 

         3.2.3.1. Mục đích của giải pháp 

          Quản lý xây dựng chương trình đào tạo chuẩn hóa, hiện đại hóa, dựa trên 

cách tiếp cận mới theo hướng hình thành những năng lực cho SV, đáp ứng nhu 

cầu nguồn nhân lực là một trong những giải pháp quan trọng để các trường 

ĐHSPKT đảm bảo chất lượng đào tạo nhằm tạo ra những sản phẩm có chất 

lượng đáp ứng tốt nhất cho nền KT-XH. 

         3.2.3.2. Nội dung thực hiện giải pháp 

         a. Xây dựng chương trình đào tạo chuẩn hóa 

Các trường cần xây dựng chương trình đào tạo mới theo hướng đảm bảo chất 

lượng. Mục tiêu chương trình cần bám sát tiêu chuẩn năng lực thực hiện và xác 

định trên cơ sở phân tích hoạt động nghề nghiệp thực tế, cần tuyên bố rõ những gì 

mà SV phải đạt được sau khi hoàn thành khóa học. 

         b. Chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng hình thành những năng 

lực cho SV 

Xu hướng chung chương trình phải hình thành những năng lực, kĩ năng 

cần thiết phù hợp với nhu cầu xã hội, những thay đổi nhanh chóng của khu vực 

và thế giới, phải hình thành cho SV kĩ năng sống để phát triển khả năng của 

mình.  

c. Chương trình đào tạo phải đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực 

Xây dựng kế hoạch biên soạn các bộ chương trình, sách, tài liệu cho các 

loại hình phương thức học tập khác nhau để đáp ứng nhu cầu thiết thực cho SV. 

Đa dạng hóa và đổi mới phương thức đào tạo trong các trường ĐHSPKT nhằm 

gắn kết giữa đào tạo và sử dụng lao động qua đào tạo.  
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3.2.3.3. Tổ chức thực hiện giải pháp 

Tổ chức đánh giá toàn bộ chương trình; Thành lập ban chỉ đạo xây dựng mới 

chương trình; Lựa chọn các chương trình tiên tiến của các nước, mời các chuyên 

gia trong lĩnh vực xây dựng chương trình và cơ sở sử dụng lao động tham gia. 

3.2.3.4. Điều kiện thực hiện giải pháp 

Xây dựng chương trình mới là trách nhiệm của mỗi CBQL, CBGD. Động 

viên, khen thưởng những đơn vị và cá nhân có nhiều đóng góp có hiệu quả cho 

đổi mới nội dung, chương trình. Nâng cao ý thức trách nhiệm cho mọi đơn vị và 

các thành viên. 

3.2.4. Quản lý hoạt động tăng cường cơ sở vật chất phục vụ cho đảm bảo chất 

lượng đào tạo 

3.2.4.1. Mục đích của giải pháp 

Tạo điều kiện tốt nhất về về cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng đào tạo tại 

các trường ĐHSPKT. Vận dụng các thành tựu khoa học vào quản lý làm cho 

hoạt động quản lý được diễn biến thuận lợi, chính xác, mang lại hiệu quả cao. 

3.2.4.2. Nội dung thực hiện giải pháp 

a. Huy động tài lực, vật lực và sử dụng chúng có hiệu quả 

Huy động các nguồn lực nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng, phát huy được nội 

lực của trường trong việc tạo ra cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, thực hiện có 

hiệu quả công tác xã hội hoá giáo dục.  

b. Chuẩn bị các điều kiện phục vụ hoạt động đảm bảo chất lượng đào tạo  

Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho giảng dạy và học tập về các trang thiết 

bị như phòng học lý thuyết, thực hành, thí nghiệm, tài liệu học tập nghiên cứu. 

c. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin 

Phát huy được thế mạnh của yếu tố thông tin và truyền thông đối với việc đảm 

bảo chất lượng đào tạo của trường ĐHSPKT. Vận dụng được những thành tựu của 

khoa học - công nghệ và tin học vào hoạt động quản lý đào tạo.  

3.2.4.3. Tổ chức thực hiện giải pháp 

Thành lập ban quản lý cơ sở vật chất; Xây dựng kế hoạch mua sắm; Tập 

huấn cho các cán bộ sử dụng trang thiết bị mới; Có kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa. 
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3.2.4.4. Điều kiện thực hiện giải pháp 

Xây dựng các quy định về việc sử dụng; Trang thiết bị cần được đồng bộ 

để khai thác; Phát huy tính tích cực sử dụng công nghệ hiện đại. 

3.2.5. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra  

3.2.5.1. Mục đích của giải pháp  

Để hoạt động đào tạo đi vào nền nếp, thực hiện tốt các quy chế về đào tạo, 

góp phần thực hiện tốt chất lượng đào tạo. 

3.2.5.2. Nội dung thực hiện giải pháp 

a. Bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh 

tra, kiểm tra trong nhà trường 

Cán bộ làm công tác thanh tra cần cử đi đào tạo về công tác nghiệp vụ để 

có năng lực xử lý các tình huống. 

b. Có đầy đủ các văn bản pháp qui về công tác thanh tra, kiểm tra 

Các văn bản qui định về quyền hạn, trách nhiệm của ban thanh tra, chế độ 

khen thưởng, kỷ luật. 

c. Có cơ chế phối hợp các bộ phận chức năng 

Phối hợp quản lý giữa các bộ phận chức năng, các phòng, khoa để hoạt 

động thanh tra thường xuyên và tăng cường hiệu lực của công tác thanh tra. 

3.2.5.3. Tổ chức thực hiện giải pháp 

Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trách nhiệm cho đội ngũ cán 

bộ làm công tác thanh tra. Cần có sự phối hợp giữa các đơn vị.  

3.2.5.4. Điều kiện thực hiện giải pháp 

Tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động thanh, kiểm tra; Cần có đầy đủ các 

văn bản pháp lý xác định công tác thanh, kiểm tra; Nâng cao nhận thức để đội 

ngũ cán bộ thanh tra vững vàng hơn trong nhận thức và hành động. 

Mối quan hệ giữa các giải pháp: Luận án đã đề xuất năm giải pháp mỗi 

giải pháp đều có mục đích, vai trò và nội dung khác nhau nhưng giữa chúng đều 

có mối quan hệ biện chứng liên hệ, hỗ trợ cho nhau trong suốt quá trình quản lý 

nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo tại các trường ĐHSPKT. 
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3.3. Khảo nghiệm và tác động kiểm chứng giải pháp quản lý đào tạo theo 

hướng đảm bảo chất lượng tại các trường ĐHSPKT 

3.3.1. Khái quát về quá trình khảo nghiệm 

Khảo nghiệm được thực hiện để đánh giá, tính cấp thiết, tính khả thi của 

các giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo tại các trường ĐHSPKT. 

Sau khi thu lại được các phiếu, chúng tôi tiến hành xử lý số liệu.  

3.3.2. Kết quả đánh giá của CBQL và CBGD  

Kết quả đánh giá của CBQL và CBGD về tính cấp thiết, khả thi của các 

giải pháp đã chứng minh tính đúng đắn của các giải pháp đã nêu ra. 

3.3.3. Thử nghiệm tác động và kiểm chứng giải pháp quản lý đào tạo 

theo hướng đảm bảo chất lượng tại các trường ĐHSPKT  

 Mục đích thử nghiệm 

Tiến hành thử nghiệm nhằm kiểm tra tính cấp thiết, tính khả thi của các 

giải pháp quản lý đào tạo theo hướng đảm bảo chất lượng tại các trường 

ĐHSPKT, chứng minh tính đúng đắn giả thuyết khoa học của luận án. 

Phân tích kết quả trước và sau thử nghiệm 

Kết quả giảng dạy của một số giảng viên trước khi thử nghiệm 

Bảng 3.5. Kết quả giảng dạy trước khi thử nghiệm 
 

     Học kỳ 1 năm học 2006 - 2007 
             (Theo tỷ lệ %) 

 
 

Học kỳ 2 năm học 2006 - 2007 
(Theo tỷ lệ %) Họ  

và tên Lớp - Môn 

Giỏi Khá TB  
khá 

TB Yếu Giỏi Khá TB 
khá 

TB Yếu

CS Điện 33  
PPNCKH 0,0 34,0 58,5 5,7 1,9           Mai  

Bích 
Ngọc CS Tin 34 A  

L«gic  
          14,5 38,7 24,2 9,7 12,9 

CS Điện 35   
GDHNN  

          0,0 47,2 43,4 7,5 1,9 Trần  
Ngọc 
Loan CS C§ 35 

TLH§C 0,0 3,8 26,9 38,5 30,8           

CS §iÖn34B 
TLHGDNN 20,4 36,7 16,3 18,4 8,2           NguyÔn 

Trường 
Giang CS Tin 33  

PTDH 
          6,9 48,3 34,5 8,6 1,7 

CS §L 33 
GDHNN  

2,7 5,4 27,0 10,8 54,1           Trần  
Thu 

Hằng CS ĐT 33 
PTDH           0,0 21,6 47,1 23,5 7,8 
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Kết quả giảng dạy của một số giảng viên sau khi thử nghiệm 

Bảng 3.6. Kết quả giảng dạy sau khi thử nghiệm 

Học kỳ 1 năm học 2007 - 2008 
(Theo tỷ lệ %) 

 
 

Học kỳ 2 năm học 2007 - 2008  
(Theo tỷ lệ %) 

Họ và tên Lớp - Môn 

Giỏi Khá 
TB  
khá TB Yếu Giỏi Khá 

TB 
khá TB Yếu

CS Tin 34  
PPNCKH 1,9 34,2 66,3 3,8 1,9           Mai  

Bích 
Ngọc 

CS C§ 35 
L«gic           15,0 44,1 27,3 9,1 4,5 

CS Tin 36A 
GDHNN           1,9 48,8 24,2 13,5 11,5Trần  

Ngọc 
Loan 

CS ¤t« 36  
TLH§C 7,7 30,8 30,8 30,8 0,0           

CS Tin 35 
TLHGDNN 

22,4 36,7 12,3 20,4 8,2           NguyÔn 
Trường 
Giang 

CS CTM 34B  
PTDH 

          7,0 52,4 22,7 13,5 4,3 

CS Điện 34B  
GDHNN 6,7 42,2 37,8 8,9 4,4           Trần  

Thu 
Hằng CS Tin 34 A 

PTDH           3,6 30,9 30,9 23,6 5,5 

 

Nhận xét chung: kết quả thử nghiệm cho phép chúng tôi khẳng định mục đích 

thử nghiệm đã đạt được, điều đó chứng minh tính đúng đắn của các giải pháp đã đề ra.  

                                               Kết luận chương 3 

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, việc đảm bảo chất lượng đào tạo trong nhà 

trường cũng là một yêu cầu cấp bách được các nhà trường và xã hội quan tâm. 

Để đảm bảo chất lượng đào tạo ở các trường ĐHSPKT, chủ thể quản lý cần biết 

thực hiện đồng bộ một hệ thống các giải pháp thống nhất hỗ trợ nhau. Hệ thống 

năm giải pháp đảm bảo chất lượng đào tạo được đề xuất trong luận án là xuất 

phát từ cơ sở lý luận và thực tiễn xác đáng. 

Trong mỗi giải pháp, tác giả đã nêu rõ mục đích, nội dung, tổ chức và điều 

kiện thực hiện trong từng giải pháp. Kết quả của quá trình khảo nghiệm tính cấp 

thiết và tính khả thi của các giải pháp và thử nghiệm đã khẳng định tính đúng 

đắn, tính thực tiễn của các giải pháp như đã nêu. 
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                                  Kết luận và kHuyến nghị 

1. Kết luận 

1.1. Đảm bảo chất lượng đào tạo ở các trường ĐHSPKT là một hoạt động 

có ý nghĩa quyết định việc thực hiện mục tiêu đào tạo. Nhìn chung, các nhà 

quản lý của các nước trên thế giới, ở trong khu vực đã và đang quan tâm đặc biệt 

đến việc đảm bảo chất lượng đào tạo. Họ đã có những cải tiến đáng kể về cơ chế 

quản lý, biết chú ý đến việc xác định những yếu tố tác động đến chất lượng đào 

tạo, biết thực hiện những tác động bồi dưỡng về năng lực và phẩm chất nhân 

cách đội ngũ cán bộ. 

1.2. Đảm bảo chất lượng là một cách tiếp cận trong quản lý hiện nay được 

vận dụng hầu hết trong mọi lĩnh vực, trong đó có giáo dục và đào tạo. Xét bối 

cảnh KT-XH ở Việt Nam, cách tiếp cận này có thể vận dụng hiệu quả vào quản 

lý quá trình đào tạo các trường đại học, trong đó có các trường ĐHSPKT. 

1.3. ở Việt Nam, hiện nay, chưa có các văn bản pháp quy để chỉ đạo các 

trường ĐHSPKT tổ chức và quản lý đào tạo theo hướng đảm bảo chất lượng. ở 

các trường ĐHSPKT cũng chưa xây dựng được các giải pháp quản lý, lộ trình và 

các điều kiện tổ chức đào tạo theo hướng đảm bảo chất lượng. 

1.4. Chất lượng SV tốt nghiệp các trường ĐHSPKT nhìn chung còn thấp, 

chưa đáp ứng yêu cầu của các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy 

nghề và của xã hội. Lý do của tình trạng này là sự yếu kém trong tổ chức và 

quản lý quá trình đào tạo của các trường ĐHSPKT. 

2. Khuyến nghị 

2.1. Đối với Bộ chủ quản 

2.1.1. Đội ngũ cán bộ cần được Bộ quan tâm cho đi đào tạo, bồi dưỡng ở 

các học viện quản lý trong và ngoài nước để có đầy đủ phẩm chất, kỹ năng, 

năng lực chuyên môn giỏi, nghiệp vụ quản lý vững vàng. Đặc biệt là vụ tổ chức 

cán bộ phải chú ý đến vấn đề tuyển chọn, đề bạt cán bộ để xếp người vào đúng 

việc nhằm có được một đội ngũ cán bộ đủ về cơ cấu, chủng loại, số lượng, vững 

mạnh về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, nghiệp vụ quản lý. 
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2.1.2. Về cơ sở vật chất, cần được bổ sung thêm, đầu tư mới, nâng cấp để 

các nhà trường ĐHSPKT có đầy đủ tất cả các phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật 

hiện đại phục vụ cho công tác quản lý. Đặc biệt là thư viện nhà trường cần được 

bổ sung các đầu sách, thành lập thư viện điện tử dùng cho CBQL, CBGD và SV 

học tập, tra cứu. Tạo điều kiện hơn nữa đến việc tổ chức các mối quan hệ hợp 

tác quốc tế cho các trường có những dự án về vốn, chuyển giao công nghệ, mời 

CBGD giỏi của các nước có đội ngũ CBGD SPKT giỏi tham gia giảng dạy.  

2.1.3. Rà soát các văn bản còn thiếu để bổ sung phục vụ cho đảm bảo chất 

lượng đào tạo. 

2.2. Đối với các trường ĐHSPKT 

2.2.1. Cần quan tâm, có quy chế bắt buộc cán bộ thường kỳ phải có kế 

hoạch học tập, nâng cao trình độ quản lý theo kế hoạch của nhà trường và kế 

hoạch tự học để nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý cũng như 

nghiệp vụ sư phạm kỹ thuật.  

2.2.2. Có chế độ ưu đãi cho các cán bộ tích cực học tập để nâng cao trình 

độ như nâng lương, thưởng cho những cán bộ đạt thành tích cao trong học tập.  

2.3. Đối với các cơ sở sử dụng sản phẩm đào tạo 

2.3.1. Cần quan tâm đến việc chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho SV đi  

thực tập sản xuất và thực tập sư phạm tại cơ sở của mình, tham gia xây dựng 

chương trình đào tạo tại các trường ĐHSPKT, cung cấp phương tiện, máy móc 

cho SV đến thực tập sản xuất và những kỹ sư giỏi để hướng dẫn SV. 

2.3.2. Cung cấp những thông tin dự báo về nhu cầu, kết quả làm việc của 

SV mới ra trường đang công tác tại các cơ sở của mình.  

2.3.3. Tham gia đề xuất các giải pháp đảm bảo chất lượng đào tạo. 

Nhìn một cách khái quát, chúng tôi có thể khẳng định rằng mục đích 

nghiên cứu đã thực hiện, giả thuyết khoa học đã được chứng minh, nhiệm vụ 

nghiên cứu đã hoàn thành và kết quả nghiên cứu đã có tác dụng thiết thực đối 

với việc đảm bảo chất lượng đào tạo tại các trường ĐHSPKT.  
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